
Y học thực hành (771) - số 6/2011  
  
  
 

35 

Mô hình ốm đau và hành vi tìm kiếm  
của người cao tuổi ở một vùng nông thôn Việt Nam 

 

Nguyễn Văn Cường, Trần Thị Mai Oanh  
Tóm tắt 
Qua điều tra 670 người cao tuổi thuộc huyện Ba Vì, 

tỉnh Hà Tây (cũ) về tình hình ốm đau và sử dụng dịch 
vụ y tế của người cao tuổi thấy: (i) Người cao tuổi nữ 
mắc các bệnh cấp tính nhiều hơn người cao tuổi nam; 
(ii) Có sự khác biệt có ý nghĩa về mô hình bệnh cấp 
tính và bệnh mạn tính giữa người cao tuổi nữ và người 
cao tuổi nam (iii) Cả người cao tuổi nam và người cao 
tuổi nữ thường hay đến các cơ sở y tế tư nhân nhất, 
tiếp theo là mua thuốc tự điều trị và trạm y tế xã; (iv) 
Tuy nhiên, người cao tuổi nữ ít sử dụng dịch vụ bệnh 
viện hơn người cao tuổi nam; (v) Lý do khiến người cao 
tuổi lựa chọn cơ sở y tế đó là lý do gần nhà; (vi) Người 
cao tuổi nữ phụ thuộc vào con cái nhiều hơn người cao 
tuổi nam trong việc lựa chọn cơ sở y tế.  

Từ khóa: người cao tuổi, ốm đau. 
Summary 
A survey on illness patterns and health seeking 

behaviour of 670 older persons had been conducted in 
Bavi district, Hatay(ancient) province, we found that: (i) 
Women reported more acute illness than men did; (ii) 
Significantly, there were different in term of acute and 
chronic illness patterns between elderly men and 
women; (iii) Both men and women most commonly 
sought health care from private practitioners, followed 
by self-treatment and commune health centres; (iv) 
However, women used hospitals less often than men; 
(v) For the elderly, the most common reason for 
choosing a health care provider was proximity; (vi) 
Significantly more women than men depended on 
others to decide which type of health care service they 
should use. 

Keywords: illness patterns, older persons. 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
Cũng như các nước đang phát triển khác, số lượng 

người cao tuổi ở Việt Nam càng ngày càng tăng lên. Tỉ 
lệ người cao tuổi năm 1989 là 7,2%, năm 1993 là 8,5% 
và năm 2009 là 9,1%. Sự thay đổi về cấu trúc dân số 
kéo theo sự thay đổi về mô hình ốm đau trong đó có 
mô hình ốm đau của người cao tuổi. Già không phải là 
bệnh, nhưng già sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh, đặc biệt 
là bệnh mãn tính và bệnh thoái hoá. Nghiên cứu này 
được tiến hành với mục tiêu nhằm tìm hiểu mô hình ốm 
đau và hành vi tìm kiếm sức khoẻ của người cao tuổi 
nói chung cũng như của người cao tuổi nam và nữ nói 
riêng ở huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. 

ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu: 
Đối tượng nghiên cứu là người cao tuổi ở độ tuổi 

≥60 tuổi sống trong địa bàn nghiên cứu được lựa chọn. 
Nghiên cứu này được tiến hành tại huyện Ba Vì, tỉnh 
Hà Tây (cũ).  

2. Phương pháp nghiên cứu: 
Đây là một nghiên cứu cắt ngang điều tra hộ gia 

đình. Tổng số có 670 người cao tuổi trên 60 tuổi được 

lựa chọn và phỏng vấn bằng bộ câu hỏi đã được thiết 
kế sẵn. Các người cao tuổi được hỏi về tình hình ốm 
đau và hành vi tìm kiếm sức khỏe của người cao tuổi 
cho trường hợp ốm cấp tính và mạn tính. 

KẾT QUẢ 
1. Tình hình ốm đau của người cao tuổi 
62% người cao tuổi được phỏng vấn cho biết là có 

bị ốm vào khoảng thời gian 4 tuần trước thời điểm 
phỏng vấn. Người cao tuổi nữ có tỉ lệ ốm cao hơn một 
cách có ý nghĩa so với người cao tuổi nam (65,9% ở 
người cao tuổi nữ và 56,6% ở người cao tuổi nam, 
p=0,015). Người cao tuổi sống trong các hộ gia đình 
nghèo thường có tỉ lệ ốm cao hơn người cao tuổi sống 
trong hộ gia đình không nghèo (73,1% và 59,4%, 
p=0,002). 

Nhìn chung, cả người cao tuổi nữ và người cao tuổi 
nam đều thường mắc các triệu chứng thông thường 
như đau đầu, chóng mặt và sốt. đau đầu và chóng mặt 
là hai triệu chứng thường gặp hơn ở người cao tuổi nữ 
và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (p=0.000 
cho cả 2 triệu chứng đau đầu và chóng mặt). Triệu 
chứng đau dạ dày cấp tính thường gặp ở người cao tuổi 
nam hơn người cao tuổi nữ (p=0.02). Không có sự khác 
biệt giữa các nhóm tuổi và các loại triệu chứng của 
người cao tuổi nữ và người cao tuổi nam. 

2. Bệnh ốm mạn tính 
Tỉ lệ người cao tuổi cho biết bị các bệnh mạn tính 

tương đối cao ở cả người cao tuổi nữ (49,8%) và người 
cao tuổi nam (50,4%). Không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa mắc bệnh mạn tính và tình trạng 
kinh tế của hộ gia đình. Số triệu chứng/bệnh mạn tính 
trung bình của người cao tuổi nam là 1,2 và của người 
cao tuổi nữ là 1,25. Người cao tuổi nữ thường bị đau 
khớp và đau lưng hơn người cao tuổi nam và sự khác 
biệt này là có ý nghĩa thống kê (p=0.00 và p=0.01). 
Không có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi và bệnh ốm 
mạn tính của người cao tuổi nam và người cao tuổi nữ. 

3. Hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của người cao tuổi 

Đối với ốm cấp tính 
Trong số những người cao tuổi bị ốm trong vòng 4 

tuần trước thời điểm phỏng vấn, 49 người cao tuổi nam 
(31,8%) và 82 người cao tuổi nữ (28,7%) không điều trị 
gì. Đối với những người cao tuổi có điều trị khi ốm, 
người cao tuổi nam có xu hướng sử dụng dịch vụ ở 
bệnh viện nhiều hơn người cao tuổi nữ (p=0.006). Nhìn 
chung, các người cao tuổi thường đến thầy thuốc tư để 
khám chữa bệnh (người cao tuổi nam: 36,8%, người 
cao tuổi nữ: 30,2%); tiếp theo là mua thuốc tự điều trị 
(người cao tuổi nam: 17%, người cao tuổi nữ: 23,5%), tỉ 
lệ các người cao tuổi nam đến khám chữa bệnh tại 
TYT xã là 16% và người cao tuổi nữ là 20%. Khi xem 
xét đến lọai triệu chứng ốm cấp tính thì thấy người cao 
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tuổi nam sử dụng dịch vụ bệnh viện nhiều hơn người 
cao tuổi nữ chỉ trong bệnh đau dạ dày (p=0.01). 

Lý do gần nhà là lý do thường gặp nhất khiến người 
cao tuổi lựa chọn cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Các 
người cao tuổi sử dụng dịch vụ bệnh viện để khám 
chữa bệnh hầu hết đều do con cháu trong gia đình 
quyết định.  

Lý do lựa chọn cơ sở y tế cũng đã được so sánh 
giữa người cao tuổi nam và người cao tuổi nữ. Lý do 
gần nhà để người cao tuổi lựa chọn cơ sở y tế là lý do 
thường gặp nhất ở cả người cao tuổi nam và người 
cao tuổi nữ, tiếp đó là lý do do người khác trong gia 
đình quyết định. Dường như lý do về giá cả là lý do 
thường gặp ở người cao tuổi nữ nhiều hơn người cao 
tuổi nam. Tuy nhiên, sự khác biệt này là không có ý 
nghĩa thống kê. 

Trong số 418 người cao tuổi bị ốm trong 4 tuần 
trước thời điểm phỏng vấn, 31.3% không sử dụng bất 
kỳ lọai dịch vụ y tế nào. Phần lớn lý do người cao tuổi 
không khám chữa bệnh là do bệnh nhẹ, không có tiền 
và do già không đến được cơ sở y tế. Chi phí khám 
chữa bệnh là lý do thường gặp đối với những người 
cao tuổi sống trong hộ gia đình nghèo (45,2%) hơn là 
những cụ sống trong gia đình không nghèo (15.1%), 
p=0.000. 

Đối với bệnh mạn tính 
Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy khi bị ốm, 

người cao tuổi nữ có tỉ lệ tự chẩn đóan bệnh (33,0%) 
cao hơn người cao tuổi nam (22,5%), p=0.04. Tuy 
nhiên, khi phân tích theo từng loại bệnh thì thấy người 
cao tuổi nữ chỉ có tỉ lệ tự chẩn đoán cao hơn người cao 
tuổi nam trong bệnh đau khớp (p=0.000). Đối với các 
bệnh mạn tính khác, không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa người cao tuổi nữ và người cao tuổi nam. 

 Người cao tuổi nam có tỉ lệ đến bệnh viện (cả bệnh 
viện huyện, tỉnh và trung ương) để khám chữa bệnh 
cho bệnh mạn tính (73,6%) cao hơn một cách có ý 
nghĩa thống kê so với người cao tuổi nữ (49,0%), 
p=0.004. Không có sự khác biệt về tỉ lệ chẩn đóan ở 
bệnh viện cho bệnh mạn tính giữa các người cao tuổi 
sống trong hộ gia đình nghèo và không nghèo. 

Người cao tuổi nam có tỉ lệ được chẩn đoán bệnh 
mạn tính ở bệnh viện cao hơn người cao tuổi nữ. Người 
cao tuổi nữ có tỉ lệ được chẩn đoán bệnh mạn tính ở 
bệnh viện thấp hơn 39% so với người cao tuổi nam. 
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa người 
cao tuổi nam và người cao tuổi nữ về nơi điều trị bệnh 
mạn tính. 

Trong nghiên cứu này, kết quả cho thấy người cao 
tuổi nữ thường tự có quyền ra quyết định về nơi khám 
chữa bệnh khi ốm đau ít hơn người cao tuổi nam và sự 
khác biệt này là có ý nghĩa thống kê, p=0.01. 

BÀN LUẬN 
1. Mô hình ốm đau 
Người cao tuổi nữ có tỉ lệ ốm cao hơn người cao 

tuổi nam (65.9% và 56.6%). Sự khác biệt về tỉ lệ ốm 
đau giữa người cao tuổi nữ và người cao tuổi nam trong 
nghiên cứu này cũng tương tự như kết quả từ cuộc điều 
tra mức sống dân cư năm 1997. Điều này có thể do 
phụ nữ phải sinh đẻ nên đã làm cho phụ nữ có nguy cơ 

ốm đau cao hơn trong giai đoạn sinh đẻ cũng như khi 
về già. 

Tỉ lệ nữ ốm nhiều hơn nam cũng là kết quả tương tự 
với các nghiên cứu khác ở một số nước như ấn Độ, 
Băng La Đét và Botswana. Sự khác biệt về tỉ lệ ốm đau 
này có thể được giải thích là do nữ có thể nhạy cảm 
hơn nam giới trong nhận biết các triệu chứng/bệnh và 
vì vậy họ thường nói đến bệnh nhiều hơn nam giới. 
Điều này có thể là đúng với hoàn cảnh của Việt Nam 
do phụ nữ Việt Nam thường là người chăm lo sức khoẻ 
cho mọi người trong gia đình. Với vai trò này, phụ nữ 
thường có nhiều kinh nghiệm trong nhận biết triệu 
chứng/bệnh tật hơn nam giới. 

Trong nghiên cứu này khoảng một nửa số người 
cao tuổi được phỏng vấn cho biết là có bệnh mạn tính. 
Các bệnh mạn tính mà người cao tuổi thường mắc 
trong nghiên cứu này cũng tương tự như kết quả của 
một số nghiên cứu khác.  

2. Hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
Đối với ốm cấp tính 
Trong nghiên cứu này, đến cơ sở y tế tư nhân là 

một hình thức sử dụng dịch vụ y tế rất phổ biến của 
người cao tuổi. Một kết quả kh  ̧ ngạc nhiên trong 
nghiên cứu này đó là tự điều trị đối với ốm cấp tính 
chiếm một tỉ lệ thấp so với kết quả của những nghiên 
cứu khác, trong nghiên cứu này là 23.5%, trong khi 
theo như điều tra về mức sống dân cư Việt Nam năm 
1993, tỉ lệ tự điều trị của nhóm người cao tuổi lớn hơn 
60 tuổi là cao hơn rất nhiều (64%). Một lý do có thể giải 
thích cho tỉ lệ tự điều trị thấp này đó là các cơ sở y tế tư 
nhân gần và tiện lợi để người cao tuổi dễ dàng đến 
khám chữa bệnh khi ốm đau.  

Về lý do để người cao tuổi lựa chọn cơ sở y tế, cơ 
sở y tế gần nhà là một trong những lý do thường gặp 
nhất khiến ngừơi già đến cơ sở để khám chữa bệnh. 
Kết quả này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu về 
tình hình bệnh tật và tình hình sử dụng dịch vụ y tế của 
người dân ở Botswana, đó là người cao tuổi thường lựa 
chọn cơ sở sở y tế gần với nhà họ nhất. Điều này có 
thể do khả năng đi lại của người cao tuổi bị suy kém.  

Đối với ốm mạn tính 
Trong nghiên cứu này, người cao tuổi nữ có tỉ lệ cao 

bị mắc bệnh đau khớp mạn tính và người cao tuổi nữ 
cũng có tỉ lệ tự chẩn đóan đối với bệnh này cao hơn 
người cao tuổi nam. Điều này có thể do mức độ đau 
khớp là không nặng lắm, hoặc cũng có thể do người 
cao tuổi coi đau khớp là bệnh mạn tính không nguy 
hiểm, không cần thiết phải đến cơ sở y tế để khám và 
chẩn đóan bệnh.  

Những cơ sở y tế có chất lượng tốt hơn như bệnh 
viện huyện, bệnh viện tỉnh thường được các người cao 
tuổi nam sử dụng nhiều hơn các người cao tuổi nữ 
trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu này cho 
thấy người cao tuổi nữ ít tự quyết định về nơi khám 
chữa bệnh hơn nam giới và sự khác biệt này là có ý 
nghĩa thống kê. Vai trò thấp trong xã hội của phụ nữ đã 
làm hạn chế tính tự chủ trong việc ra quyết định, bao 
gồm cả những quyết định về chăm sóc sức khỏe. Vấn 
đề khó khăn về đi lại cũng là một lý do để giải thích cho 
việc ít sử dụng dịch vụ bệnh viện của các người cao 
tuổi nữ.  
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KẾT LUẬN 
Có sự khác biệt giữa giữa người cao tuổi nam và 

người cao tuổi nữ về mô hình ốm đau và hành vi tìm 
kiếm sức khoẻ. Người cao tuổi nữ tự nhận bị ốm với tỉ lệ 
cao hơn người cao tuổi nam. Bệnh cấp tính thường gặp 
ở cả người cao tuổi nam và người cao tuổi nữ là các 
bệnh thông thường như đau đầu, chóng mặt. Bệnh 
mạn tính thường gặp là đau khớp và đau lưng nhưng 
người cao tuổi nữ bị mắc các bệnh này nhiều hơn 
người cao tuổi nam một cách có ý nghĩa thống kê. Cả 
người cao tuổi nam và người cao tuổi nữ thường đến cơ 
sở y tế tư nhân khám chữa bệnh với lý do chủ yếu là 
gần nhà. Người cao tuổi nữ ít sử dụng dịch vụ bệnh 
viện hơn người cao tuổi nam và phụ thuộc vào người 
khác trong lựa chọn cơ sở y tế. Sự khác biệt về giới này 

cần phải được chú ý để nâng cao hoạt động chăm sóc 
sức khoẻ cho người cao tuổi.  
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NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHÁNG THUỐC TỰ NHIÊN CỦA VIRUS VIÊM GAN B  

TẠI HẢI PHÒNG 
 

Phạm Văn Thức, Vũ Thị Tường Vân, Nguyễn Hùng Cường  
 
TÓM TẮT 
Mục đích: 1.Nghiên cứu tỷ lệ kháng thuốc tự nhiên 

của HBV tại Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp: 
nghiên cứu được tiến hành 113 chủng HBV của thuyền 
viên lao động trên biển, người cho máu, phụ nữ có thai, 
nhóm tiêm chích ma túy và gái mại dâm chưa được 
điều trị thuốc kháng virus. Tách ADN của HBV từ các 
mẫu máu nhiễm HBV và làm phản ứng PCR để tổng 
hợp đoạn gen Pol- RT. Giải trình tự đoạn gen Pol- RT. 
Xử lý các kết quả giải trình tự gen, phân tích đột biến 
kháng thuốc của HBV liên quan đến nhóm thuốc 
nucleosid analogues. Số liệu được xử lý bằng các phần 
mềm chuyên dụng GENETYX, BIOEDIT. Kết quả và 
kết luận: chủng HBV lưu hành ở Hải Phòng phổ biến là 
kiểu gen B 80,5% (B4 là 79,6% là B2 là 0,9%); tiếp 
theo là kiểu gen C (C1) 17,7% và kiểu gen I (I1) 1,8%. 
Tỷ lệ đột biến tự nhiên liên quan kháng thuốc 
lamivudine trong 113 chủng HBV được giải trình tự gen 
là 2,66% (3/113), kiểu gen B là 1,77% và kiểu gen C là 
0,85%. 2 chủng có đột biến kiểu YMDD tại vị trí aa 204 
của vùng Pol-RT (M204V hoặc M204I), bộ tứ aa là 
YMDD thành YIDD và YVDD. 1 chủng đột biến tại vị trí 
aa 180 của vùng Pol-RT (L180M). Tỷ lệ đột biến tự 
nhiên liên quan kháng thuốc adeforvir trong 113 chủng 
HBV nghiên cứu là 0,85%. Đột biến tại vị trí aa 181 của 
vùng Pol-RT (A181T). Tỷ lệ đột biến tự nhiên liên quan 
kháng thuốc entercavir trong 113 chủng HBV nghiên 
cứu là 0,85%. Đột biến kiểu YMDD tại vị trí aa 204 của 
vùng gen Pol-RT ((M204V), bộ tứ aa là YMDD thành 
YVDD.Xuất hiện 2 đột biến kháng đa thuốc dòng 
nucleoside analogue. 1 chủng virus xuất hiện đột biến 
M204I (YMDD chuyển thành YIDD), chủng virus này 
kháng cả lamivudine, telbivudine và telnofovir. 1 chủng 
virus xuất hiện đột biến M204V (YMDD chuyển thành 
YVDD). Như vậy chủng virus này sẽ kháng đồng thời 
cả lamivudine và entercavir. 

Từ khóa: kháng thuốc tự nhiên. 

SUMMARY 
Objective: Research on innate resistance rate of 

HBV at Hai Phong. Subjects and methods: 113 
patients with HBV includes: sea worker, blood donor, 
pregnant women, IDUs and sex worker who have not 
been treated with antivirus drug. HBV DNA from blood 
were extracted and run PCR on Pol –RT gene. PCR 
products were sequenced and analyze to detect 
HBV nucleosid analogues drug resistance mutation 
by GENETYX, BIOEDIT software. 

 C. Results and conclusion: The results show that 
HBV genotype B is dominant with 80.5% (B4 is 79.6% 
is B2 is 0.9%); genotype C (C1) is 17.7% and 
genotype I (I1) is 1.8%. Innate resistance rate related 
to lamivudine resistance in 113 patients is 2.66% 
(3/113), genotype B is 1.77% and genotype C is 
0.85%. Two strains have YMDD mutation at aa 204 
of Pol-RT region (M204V or M204I), YMDD is mutated 
to YIDD and YVDD. One strain is mutated at aa 180 
of Pol-RT region (L180M). Innate resistance rate 
related to adeforvir in 113 patients is 0.85%. Mutation 
at aa 181 of Pol-RT region (A181T). Innate resistance 
rate related to entercavir in 113 patients is 0.85%. 
There is YMDD mutation at aa 204 of Pol-RT region 
((M204V), YMDD is mutated to YVDD. There are two 
multi-nucleoside analogue-resistant strains. One strain 
h¸s M204I mutation (YMDD to YIDD), this strain is 
resistant to lamivudine, telbivudine and telnofovir. 
Another strain has M204V mutation (YMDD to YVDD). 
This strain is resistant to both lamivudine and 
entercavir. 

Keywords: innate resistance. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm gan virus B là vấn đề sức khỏe được quan 

tâm trên toàn thế giới. Khoảng 5% dân số thế giới bị 
nhiễm virus viêm gan B (HBV) tương đương với 350 


